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Thứ ....... ngày........ tháng...... năm  2012

Tiết 1:

Bài 1: Thông tin và tin học.
I-Mục tiêu:
         1.Kiến thức

Sau bài này HS:

· Biết được khái niệm thông tin, hoạt động thông tin. 

· Lấy được ví dụ minh hoạ về thông tin 

· Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.

· Có ý thức học tập chăm chỉ, tư duy nhanh trong việc tiếp thu kiến thức.

2.Kỹ năng

-Làm quen với môn học.
3.Thái độ
-Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II-Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án, tài liệu, Sgk.

- Học sinh: Sgk, vở ghi.

III.PHƯƠNG PHÁP.Nêu vấn đề.
III-Hoạt động dạy học:
Bước 1: Tổ chức lớp

Bước 2: Kiểm tra : Kiểm tra sách vở của học sinh

Bước 3: Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
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1-Thông tin là gì?
- Đưa ra các câu hỏi để dẫn dắt học sinh trả lời, từ đó rút ra kết luận về thông tin

? Biển báo giao thông có ý nghĩa gì

? Tiếng trống trường báo hiệu điều gì

- Nhận xét ý kiến trả lời của học sinh. 

? Vậy thông tin là gì?

- Nhận xét câu trả lời, gt khái niệm thông tin.

- Hướng dẫn học sinh ghi bài

- Yêu cầu học sinh lấy ví dụ về thông tin.

- Nhận xét

- Mở rộng: Kết hợp giữa các dạng 
thông tin sẽ mang lại rất nhiều ích lợi trong việc truyền bá thông tin: Các thước phim tài liệu (là sự kết hợp giữa thông tin dạng hình ảnh và âm thanh)....

2, Hoạt động thông tin của con người:

? Vai trò của thông tin. 

? Những công việc được tiến hành với thông tin

-> Khái niệm hoạt động thông tin: là việc tiếp nhận, xử lí, lưu trữ và truyền thông tin.
- Lấy ví dụ liên hệ việc nấu 1 nồi cơm, phân tích để thấy được các công việc cần làm khi nấu cơm.

? Công đoạn nào là quan trọng nhất trong lúc nấu cơm.

-> Liên hệ hoạt động thông tin.

? Theo em, trong các công việc trên của hoạt động thông tin, cv nào quan trọng nhất, vì sao?

- Nhận xét và cho hs ghi chép bài.

- Vẽ sơ đồ mô tả, giải thích quá trình xử lí thông tin:
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 Thông tin vào                               Thông tin ra


- Yêu cầu 1 học sinh đọc lại bài

	Hoạt động của học sinh

- Lắng nghe

- Hướng dẫn, chỉ đường cho người tham gia giao thông.

- Báo hiệu giờ ra chơi, giờ vào lớp..

- Lắng nghe

- Trả lời câu hỏi: Thông tin là tất cả ...
- Lắng nghe, ghi chép bài

- Lấy ví dụ: bản tin trên ti vi, cây bàng rụng lá....
- Lắng nghe

- Ghi chép bài theo hướng dẫn của giáo viên. 

- Rất quan trọng

- Nhận được thông tin -> lưu trữ, xử lí, truyền nhận thông tin cho người khác.

-> Hoạt động thông tin: lắng nghe và ghi chép bài theo hướng dẫn của giáo viên.

- Lắng nghe, trả lời câu hỏi phân tích ví dụ giáo viên đưa ra.  

- Cho gạo sau khi đã vo sạch và nước vào nồi, đun lên, đảo cơm -> công đoạn quan trọng nhất

- Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất vì đem lại sự hiểu biết cho con người.

- Quan sát, nghe giảng, vẽ sơ đồ vào vở.

- Học sinh đọc bài, cả lớp nghe bạn đọc, theo dõi SGK.


4-Củng cố dặn dò:

- Học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2 (Sgk_5).
- Đọc Bài đọc thêm: Sự phong phú của thông tin.

5.BTVN:- Học bài theo Sgk, vở ghi.  Chuẩn bị bài sau: Bài 1 (tiếp)

Thứ       ngày    tháng     năm  2012

Tiết 2:

Bài 1: Thông tin và tin học (tiếp).

I-Mục tiêu:

     1.Kiến thức

Sau bài này HS:

· Làm quen với môn học.

-   Biết được hoạt động thông tin và tin học.
2.Kỹ năng

-Làm quen với môn học và biết cách xử lý thông tin.

3.Thái độ

-Giáo dục học sinh yêu thích môn học.

-Giáo dục học sinh ý thức xử lý thông tin.
II-Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án, tài liệu, Sgk.

- Học sinh: Sgk, vở ghi.

III-Hoạt động dạy học:
Bước 1: Tổ chức

Bước 2:Kiểm tra 

Học sinh 1: Thông tin là gì? Lấy ví dụ?

Học sinh 2: Trả lời Câu hỏi 3(Sgk – 5)?

3- Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên

3. Hoạt động thông tin và tin học:

- Gọi học sinh đọc bài trong SGK.

- Lấy ví dụ về quá trình thu nhận thông tin một cách vô thức và có ý thức, nhận ra được tầm quan trọng của việc thu nhận thông tin một cách có ý thức.

-> Khuyến khích học sinh tìm tòi, trau dồi thông tin một cách có ý thức.

- Lấy ví dụ về một số công việc mà con người không thể làm được, nhưng giờ đây với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và với công cụ là máy tính điện tử thì mọi việc đều có thể (khả năng tính toán cực nhanh, chuyển tải thông tin lớn với độ chính xác cao ...)

- Gợi ý, dẫn dắt học sinh trả tìm ra được nhiệm vụ chính của tin học:

-> Nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính.
Bài đọc thêm: Sự phong phú của thông tin.

- Tóm tắt nội dung bài đọc thêm

- Yêu cầu hs suy nghĩ, lấy ví dụ về các loại thông tin.

- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh.


	Hoạt động của học sinh

- Đọc bài. 

- Lắng nghe -> nhận thức được tầm quan trọng của việc thu nhận thông tin có ý thức

- Lắng nghe, ghi chép tóm tắt ví dụ vào vở.

- Đọc SGK -> tầm quan trọng của công nghệ thông tin ứng dụng trong đời sống con người

- Nhiệm vụ chính của tin học: ...

- Ghi chép bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Đọc bài đọc thêm, lấy thêm các ví dụ minh hoạ về các loại thông tin.

- Lắng nghe, suy nghĩ, lấy ví dụ minh hoạ


4-Củng cố dặn dò:

- Đọc phần Ghi nhớ (Sgk – 5).
- Học sinh trả lời các câu hỏi 3, 4, 5 (Sgk_5).
5.  BTVN:- 

- Học bài theo Sgk, vở ghi.

- Làm các BT (Sgk – 5).

- Chuẩn bị bài sau: Bài 2 .
-----------------------------------------------------------------------
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Tiết 3:

Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin
I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Phân biệt được các dạng thông tin cơ bản. 

· Lấy ví dụ minh hoạ cụ thể cho từng dạng thông tin.

· Biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách thức biểu diễn thông tin bằng các dãy bit.

II-Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án, tài liệu, Sgk.

- Học sinh: Sgk, vở ghi.

III-Hoạt động dạy học:
1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

2-Kiểm tra kiến thức cũ:

Học sinh 1: trả lời Câu hỏi 4 (Sgk-5)?

Học sinh 2: trả lời Câu hỏi 5 (Sgk-5)?

3- Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Các dạng thông tin cơ bản:

? Lấy ví dụ về một số loại thông tin:

- Gọi học sinh trả lời

- Nhận xét.

- Gợi ý giúp học sinh phân loại các dạng thông tin

-> Ngoài ra, việc kết hợp các dạng thông tin đó với nhau còn làm cho lượng thông tin đến với người nhận được tăng lên nhiều lần.

- Giới thiệu các dạng thông tin cơ bản: văn bản, âm thanh, hình ảnh.

- Gọi học sinh đọc bài, yêu cầu lớp đọc SGK

- Tóm tắt nội dung bài đọc, hướng dẫn học sinh ghi chép bài.

-> Không phải là chỉ có 3 dạng thông tin mà ngoài ra còn có rất nhiều, tuy nhiên máy tính chỉ có thể hiểu được thông tin ở 3 dạng này mà thôi.

2. Biểu diễn thông tin 

* Biểu diễn thông tin: là cách thể hiện thông tin dưới dạng cụ thể nào đó. 

- Lấy ví dụ về việc biểu diễn thông tin còn được thể hiện bằng nhiều cách

- Yêu cầu học sinh đọc bài trong SGK-T7

? Biểu diễn thông tin có vai trò như thế nào đối với hoạt động thông tin.

* Vai trò của biểu diễn thông tin: quan trọng đối với việc truyền và tiếp nhận thông tin.

BDTT còn có vai trò quyết định đối với mọi hoạt động thông tin nói chung và quá trình xử lí thông tin nói riêng.
	- VD: 

    + Tiếng đàn, sáo: -> âm thanh

    + Các báo cáo, công văn: -> vb

    + Các bức tranh, ảnh: ->h/a

- Lắng nghe, suy nghĩ, tự lấy ví dụ về thông tin và phân loại thông tin

- Đọc bài. 

- Lắng nghe bài đọc của bạn, đọc bài trong SGK, tự tóm tắt nội dung bài đọc.

- Nghe giảng, ghi chép bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Lắng nghe, ghi chép bài 

- Đọc SGK -> khái niệm biểu diễn thông tin

- VD: người nguyên thuỷ dùng số lượng viên sỏi để nói đến số lượng con thú đã săn được

- Ghi chép bài vào vở

- Đọc bài theo yêu cầu của giáo viên

- Nghe câu hỏi, lựa chọn thông tin trong SGK để trả lời câu hỏi gv đưa ra.

- Nghe giáo viên phân tích bài, ghi chép bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.




4-Củng cố dặn dò:
- Học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2 (Sgk_9).
- Giáo viên lấy thêm các ví dụ.

5. BTVN:
- Học bài theo Sgk, vở ghi.

- Chuẩn bị bài sau: Bài 2 (tiếp).
------------------------------------------------------------------------
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Tiết 4:
Bài 2: Thông tin và biểu diễn thông tin (tiếp)

I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Có được sự hiểu biết ban đầu về mối quan hệ giữa tin học và hoạt động thông tin.

· Biết máy tính là công cụ hỗ trợ con người trong các hoạt động thông tin.

· Xác định được nhiệm vụ chính của tin học và một số khả năng ưu việt của máy tính.

II-Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án, tài liệu, Sgk.

- Học sinh: Sgk, vở ghi.

III-Hoạt động dạy học:
1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

2-Kiểm tra kiến thức cũ:

Học sinh 1: trả lời Câu hỏi 1 (Sgk-9)?

Học sinh 2: trả lời Câu hỏi 2 (Sgk-9)?

3- Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
3. Biểu diễn thông tin trong máy tính

- Yêu cầu học sinh đọc bài, sau đó gv tóm tắt bài và hd học sinh ghi chép bài.

- Thông tin được biểu diễn trong máy tính dưới dạng mã nhị phân (sử dụng 2 kí hiệu là 0 và 1), mỗi kí hiệu 0 hoặc 1 được gọi là 1 bit.

? Thông tin lưu giữ trong máy tính được gọi là gì

- Thông tin lưu giữ trong máy tính được gọi chung là dữ liệu.

- Dữ liệu đưa vào máy tính phải qua 2 quá trình biến đổi:

    + Chuyển đổi thành dãy các bit

    + Biến đổi các bit trên thành dữ thông tin dạng âm thanh, hình ảnh, văn bản.


	Hoạt động của học sinh
- Đọc lại nội dung đã học trong bài học trước.

- Đọc bài. 

- Lắng nghe, ghi chép bài theo sự hướng dẫn của giáo viên

- Lắng nghe, đọc sách GK, suy nghĩ trả lời câu hỏi.




4. Củng cố dặn dò:

- Học sinh trả lời các câu hỏi 3 (Sgk_9).
- Giáo viên giải thích thêm.

5. BTVN:

- Học bài theo Sgk, vở ghi.

- Làm các câu hỏi (Sgk-9).

- Chuẩn bị bài sau: Bài 3.
------------------------------------------------------------------------
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Tiết 5:

Bài 3: em có thể làm được gì nhờ máy tính
I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Biết được các khả năng của máy tính.

· Biết được máy tính có thể làm được những việc gì và chưa làm được việc gì.

· Có ý thức học tập môn Tin Học.

II-Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án, tài liệu, Sgk.

- Học sinh: Sgk, vở ghi.

III-Hoạt động dạy học:
1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

2-Kiểm tra kiến thức cũ:

Học sinh 1: trả lời Câu hỏi 1 (Sgk-9)?

Học sinh 2: trả lời Câu hỏi 2 (Sgk-9)?

3- Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Một số khả năng của máy tính:

Máy tính có một số khả năng sau:

- Khả năng tính toán nhanh.

- Khả năng tính toán với độ chính xác cao.

- Khả năng lưu trữ lớn.


- Khả năng làm việc không mệt mỏi.

2, Có thể dùng máy tính điện tử vào những việcgì?

- Thực hiện tính toán.

- Tự động hoá các công việc văn phòng.

- Công cụ học tập và giải trí.

- Điều khiển tự động và robot.

- Liên lạc, tra cứu và mua bán trực tuyến.

3, Máy tính và điều chưa thể:

? Máy tính thực hiện được các công việc là nhờ vào ai

? Máy tính có thể thay thế hoàn toàn con người không? Tại sao?

-> Máy tính thực hiện được công việc là nhờ vào các chương trình con người viết và nạp vào máy tính

-> Máy tính chỉ là công cụ hỗ trợ con người trong hầu hết các lĩnh vực, tuy nhiên không vì vậy mà nó có thể thay thế hoàn toàn con người, đặc biệt hơn nữa máy tính không có khả năng tư duy như con người. 

Bài đọc thêm: Cội nguồn sức mạnh của con người. 

- Yêu cầu học sinh đọc bài đọc thêm

- Tóm tắt nội dung bài đọc thêm
	Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.

? Máy tính có những khả năng gì?

Giáo viên: giới thiệu thêm.

Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.

? Con người có thể dùng máy tính điện tử vào những việc gì?

Giáo viên: giới thiệu.

Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.

- Nhờ con người cài đặt các chương trình đã viết sẵn

- Không, vì không có được các khả năng tư duy như con người.

- Lắng nghe, ghi chép bài

- Đọc bài đọc thêm.

- Lắng nghe, suy nghĩ.


4-Củng cố dặn dò:
- Học sinh đọc phần ghi nhớ (Sgk/12)

- Học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2,3 (Sgk_13).
5. BTVN:
- Học bài theo Sgk, vở ghi.

- Chuẩn bị bài sau: Bài 4.
-----------------------------------------------------------------------
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Tiết 6:
Bài 2: máy tính và phần mềm máy tính
I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Biết được sơ lược cấu trúc chung của máy tính và một vài thành phần quan trọng nhất của máy tính cá nhân.

· Biết được mô hình quá trình 3 bước trong xử lí thông tin.

· Vận dụng các kiến thức học được vào bài thực hành nhận dạng các bộ phận máy tính.

II-Chuẩn bị:

- Giáo viên: Giáo án, tài liệu, Sgk.

- Học sinh: Sgk, vở ghi.

III-Hoạt động dạy học:
Bước1:Tổ chức

Bước 2: Kiểm tra kiến thức cũ:

Học sinh 1: trả lời Câu hỏi 1 (Sgk-13)?

Học sinh 2: trả lời Câu hỏi 2,3 (Sgk-13)?

Bước 3: Bài mới :
	Hoạt động của giáo viên

1, Mô hình quá trình ba bước:

- VD: Giặt quần áo, là quần áo, giải toán ... -> các quá trình thực hiện đều phải tiến hành qua 3 bước

- Quá trình xử lí thông tin cũng hoàn toàn tương tự:

[image: image1]
2. Cấu trúc chung của máy tính điện tử

- Quan sát hình ảnh minh hoạ trong SGK-T15 về các loại máy tính.

- Chương trình : là tập hợp các câu lệnh, mỗi lệnh hướng dẫn 1 thao tác cụ thể cần thực hiện.

- Các máy tính đều được cấu tạo từ 3 phần chính :

  + Bộ xử lí trung tâm

  + Bộ nhớ

  + Thiết bị vào ra

- Giới thiệu khái niệm bộ xử lí trung tâm và vai trò của nó trong bộ máy vi tính

- Bộ nhớ : dùng để lưu trữ các chương trình và dữ liệu, được chia làm 2 loại là bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài.

- Giới thiệu công dụng và cấu tạo của các loại bộ nhớ, cho học sinh quan sát vật thật : thanh RAM, các loại ổ đĩa ngoài (mềm, cứng, quang, flash)

- Giới thiệu một số đơn vị đo thông tin hay dùng : byte, kilobyte, megabyte, gigabyte.

- Giới thiệu thiết bị vào, ra, minh hoạ bằng vật thật (bàn phím, chuột).
	Hoạt động của học sinh

- Lấy ví dụ minh hoạ quá trình 3 bước trong xử lí thông tin

- Lắng nghe, ghi chép bài và vẽ hình vào vở

- Đọc bài trong SGK. 

- Quan sát, ghi nhận và tóm tắt nội dung của bài đọc

- Nghe giảng, chi chép bài

- Lắng nghe, phân tích công dụng của từng bộ phận, ghi chép bài vào vở. 

- Lắng nghe, quan sát vật thật, nhận xét đặc điểm của từng loại thiết bị

- Lắng nghe, quan sát và đưa ra câu hỏi -> giáo viên giải đáp

- Lắng nghe, ghi chép bài vào vở.




4. Củng cố dặn dò:

- Học sinh trả lời các câu hỏi 1,2,3.4 (Sgk_19).
- Giáo viên giải thích thêm.

5. BTVN:

- Học bài theo Sgk, vở ghi.

- Làm các câu hỏi (Sgk-19).

- Chuẩn bị bài sau: Bài 4(tiếp).
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Tuần: 04





 

Tiết: 07


Bài 4 :Máy tính và phần mềm máy tính (tiếp)
I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Biết khái niệm phần mềm máy tính và vai trò của phần mềm máy tính.

· Biết máy tính hoạt động theo chương trình.

· Rèn luyện ý thức mong muốn hiểu biết về máy tính và tác phong làm việc khoa học, chuẩn xác.

· II-Chuẩn bị:

·  Giáo viên: Giáo án, tài liệu, Sgk.

·  Học sinh: Sgk, vở ghi.

· III-Hoạt động dạy học:
Bước 1: Tổ chức 
Bước 2:Kiểm tra kiến thức cũ:

· Học sinh 1: trả lời Câu hỏi 1 (Sgk-19)?

· Học sinh 2: trả lời Câu hỏi 2 (Sgk-19)?

Bước 3: Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.

? Máy tính có các khối chức năng gì?

Giáo viên: giới thiệu mô hình quá trình xử lí thông tin của máy tính.

- Lắng nghe, quan sát hình ảnh để có cái nhìn tổng quan về quá trình xử lí thông tin trong máy tính, ghi chép bài vào vở theo hd của gv.

* Phần mềm là gì? 

- Yêu cầu học sinh đọc bài trong SGK, sau đó trả lời câu hỏi

? Phần mềm là gì?
- Nhận xét câu trả lời của hs. Hướng dẫn học sinh ghi chép bài

- Giảng giải lí do tại sao mà phải có phần mềm máy tính, nếu không có phần mềm máy tính thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra. -> học sinh nhận thức được tầm quan trọng cũng như vai trò của phần mềm máy tính.

* Phân loại phần mềm: 

- Yêu cầu học sinh đọc bài, trang 18

? Phần mềm máy tính được chia làm mấy loại, kể tên

- Lấy ví dụ về một số phần mềm, phân loại cho học sinh biết, mô tả sơ qua công dụng của từng phần mềm để học sinh phân biệt được điểm khác nhau giữa hai loại phần mềm được nêu ở trên.

Bài đọc thêm: Von Neumann - Cha đẻ của kiến trúc máy tính

- Gọi học sinh đọc bài.
	3, Máy tính là công cụ xử lí thông tin:

Nhờ có các khối chức năng chính, máy tính đã trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu.

Quá trình xử lý thông tin trong máy tính được tiến hành một cách tự động theo sự chỉ dẫn của các chương trình.

Mô hình quá trình xử lí thông tin của máy tính:

     Input      Xử lí và lưu trữ              Output

[image: image2]
4. Phần mềm và phân loại phần mềm.
- 1 học sinh đọc bài, lớp đọc SGK.

- Phần mềm: là các chương trình máy tính hay gọi cách khác là phần mềm, để phân biệt với phần cứng máy tính và các thiết bị vật lí kèm theo.

- Ghi chép bài vào vở

- Nghe giảng -> nhận thức được rằng phần mềm máy tính có vai trò quan trọng.

- Đọc bài,

- Phần mềm máy tính: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng.

- Đọc bài đọc thêm, lấy thêm các ví dụ minh hoạ về các loại thông tin.
 


4. Củng cố dặn dò:

-Học sinh đọc phần ghi nhớ (Sgk_18).

- Học sinh trả lời các câu hỏi 4,5 (Sgk_19).
5. BTVN:

- Học bài theo Sgk, vở ghi.

- Làm các câu hỏi (Sgk-19).

- Chuẩn bị bài sau: Bài thực hành.
------------------------------------------------------------------------
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Tiết: 08


Bài thực hành 1 :Làm quen với một số thiết bị máy tính
I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Nhận biết được một số bộ phận cấu thành cơ bản của máy tính cá nhân

· Biết cách bật, tắt máy tính, làm quen với bàn phím và chuột

· Có ý thức học tập, khai thác và tìm hiểu về phần cứng của máy tính.

II-Chuẩn bị:

·  Giáo viên: Giáo án, tài liệu, Sgk, phòng máy.

·  Học sinh: Sgk, vở ghi.

III-Hoạt động dạy học:
Bước 1: Tổ chức 
Bước 2:Kiểm tra kiến thức cũ:

Bước 3: Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV giới thiệu các kiến thức cần thiết liên quan đến bài thực hành
a. Các kiến thức cần thiết:

- Cấu trúc chung của máy tính điện tử?

b. Nội dung thực hành:

*) Phân biệt các bộ phận của máy tính cá nhân

- Các thiết bị nhập dữ liệu

- Thân máy tính

- Các thiết bị xuất dữ liệu

- Các thiết bị lưu trữ

- Bộ phận cấu thành hoàn chỉnh một máy tính

*) Bật máy tính và màn hình

Khởi động máy tính.

*) Làm quen với bàn phím và chuột

- Phân biệt các vùng của bàn phím.

- Di chuyển chuột
*) Tắt máy tính
Tắt máy tính, màn hình.

Vệ sinh công nghiệp 

- Yêu cầu học sinh sắp xếp bàn phím, chuột và bàn ghế đúng vị trí quy định, vệ sinh phòng máy sạch sẽ.
	- Cấu trúc chung của MTĐT: Thiết bị nhập xuất dữ liệu, bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ.

Học sinh: đọc thông tin trong Sgk 

- Chép nội dung, yêu cầu bài thực hành.

Học sinh: thực hành các thao tác theo nhóm.

Giáo viên: theo dõi, sửa sai.

- Sắp xếp bàn phím, chuột và vị trí thực hành gọn gàng.




4-Củng cố dặn dò:
Nêu lại các thao tác bật, tắt máy tính.

Phân biệt các vùng chính của bàn phím.

5. BTVN:

- Học bài theo Sgk.

- Chuẩn bị bài sau: Luyện tập chuột.
Tuần: 5 







Tiết 9:
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Bài 4: luyện tập chuột
I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Biết các thao tác sử dụng chuột máy tính

· Tắt mở thành thạo máy tính

· Có ý thức học tập chăm chỉ, vận dụng các kiến thức được học vào bài thực hành

II-Chuẩn bị:

· Giáo viên: Giáo án, SGK, sách GV, máy tính cài đặt phần mềm Mouse Skills, ví dụ.

· Học sinh: Vở ghi chép, SGK

III-Hoạt động dạy học:
Bước 1: Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

Bước 2:Kiểm tra kiến thức cũ:
Bước 3: Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
1. Các thao tác chính với chuột

? Trong các thiết bị của máy tính, chuột đóng vai trò ntn.

? Cách cầm chuột máy tính

? Trình bày cách thức di chuyển chuột, nhấn các nút chuột, nhấn đúp chuột và kéo thả chuột

- Gọi học sinh trả lời, học sinh khác nhận xét và bổ sung câu trả lời của bạn.

- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của học sinh, yêu cầu học sinh đọc bài trong SGK, hd học sinh ghi chép bài

2-Luyện tập sử dụng chuột với phần mềm Mouse Skills:

Có 5 mức:

+ Mức 1: Luyện thao tác di chuyển chuột.

+ Mức 2: Luyện thao tác nháy chuột.

+ Mức 3: Luyện thao tác nháy đúp chuột.

+ Mức 4: Luyện thao tác nháy nút phải chuột.

+ Mức 5: Luyện thao tác kéo thả chuột.
Bài đọc thêm: Lịch sử phát minh chuột máy tính
	Hoạt động của học sinh
- Là công cụ quan trọng, qua chuột ta thực hiện các lệnh điều khiển hoặc nhập dl vào máy nhanh và thuận tiến

- Cầm bằng tay phải, ngón trỏ đặt lên nút chuột trái, ngón giữa đặt lên nút chuột phải.

- Học sinh trả lời dựa trên kinh nghiệm sử dụng máy tính, không nhìn SGK

Các thao tác chính với chuột:

+ Di chuyển chuột.

+ Nháy chuột.

+ Nháy nút phải chuột.

+ Nháy đúp chuột.

+ Kéo thả chuột.

Học sinh ghi bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.
- Đọc bài đọc thêm trang SGK 26.


4-Tổng kết bài học:
Giáo viên nhận xét giờ học  về ý thức, kỹ năng, thái độ.

5. Hướng dẫn về nhà:


- Rèn kỹ năng sử dụng chuột.

- Nhắc học sinh chuẩn bị kiến thức giờ sau thực hành tiếp.
Tiết 10:
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Luyện tập chuột (tiếp)
I - Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Rèn luyện thao tác về chuột.
·  Luyện cách sử dụng phần mềm Mouse Skills.

· Hình thành tác phong làm việc có khoa học, có thái độ đúng đắn khi sử dụng máy tính, yêu thích môn học.
II - Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.

III - Hoạt động dạy học:
1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

2 - Kiểm tra bài cũ:

3 -Thực hành:

	Hoạt động của giáo viên

, Bài luyện tập:

- GV giới thiệu các kiến thức cần thiết liên quan đến bài thực hành
a. Các kiến thức cần thiết:

1- Các thao tác chính sử dụng chuột

2- Sử dụng phần mềm luyện tập chuột Mouse Skills

b. Nội dung thực hành:

- Thực hành luyện tập chuột với phần mềm Mouse Skills.

- Chuyển sang luyện tập sử dụng chuột mở các chương trình máy tính
* Kế hoạch nội dung trọng tâm 

- Thực hành sử dụng phần mềm Mouse Skills

- Thực hành các thao tác chuột trên máy tính.

*Trọng điểm đánh giá kết quả:

- Bài luyện tập trên Mouse Skills đạt kết quả 95% trở lên.

- Làm thành thạo các thao tác sử dụng chuột trên máy tính.

* Vệ sinh công nghiệp 

- Yêu cầu học sinh sắp xếp bàn phím, chuột và bàn ghế đúng vị trí quy định
	Hoạt động của học sinh

- Di chuyển chuột, nháy chuột, nháy phải chuột, nháy đúp chuột, kéo thả chuột.

- Chép nội dung, yêu cầu bài thực hành 
- Quan sát giáo viên làm mẫu trên máy tính và trên phần mềm, tự định hướng cho bài thực hành của mình

- Bật tắt máy tính theo sự hướng dẫn của giáo viên. 

- Thực hành trên phần mềm và máy tính, báo cáo kết quả bài thực hành, 

- Sắp xếp bàn phím, chuột và vị trí thực hành gọn gàng.




4-Tổng kết bài học:
Giáo viên nhận xét giờ Thực hành  về ý thức, kỹ năng, thái độ.

5. Hướng dẫn về nhà:



- Rèn kỹ năng sử dụng chuột.



- Nhắc học sinh tìm hiểu kỹ hơn về bàn phím .


-  Chuẩn bị bài sau: Học gõ mười ngón

Tuần: 6






Tiết 11:
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               Bài 6: Học gõ mười ngón
I-Mục tiêu: 
Sau bài này HS:


· Biết được cấu trúc của bàn phím, các hàng phím trên bàn phím. Hiểu được lợi ích của tư thế ngồi đúng khi gõ bàn phím bằng 10 ngón tay.

· Xác định được vị trí các phím trên bàn phím, phân biệt chính xác phím soạn thảo và phím chức năng.

· Có ý thức, thái độ đúng khi ngồi luyện tập và gõ 10 ngón tay trên bàn phím.

II-Chuẩn bị:

· Giáo viên: Giáo án, SGK, sách GV, bàn phím minh hoạ.

· Học sinh: Vở ghi chép, SGK

III-Hoạt động dạy học:
Bước 1: Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

Bước 2: Kiểm tra bài cũ.

Bước 3: Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
1. Bàn phím máy tính:

- Giới thiệu bàn phím máy tính cho học sinh quan sát kĩ.

? Trên bàn phím, có mấy hàng phím

- Gọi HS đọc bài trong SGK 26,27

- Giới thiệu vị trí và tên gọi của từng hàng phím.

? Tại sao lại gọi là hàng phím cơ sở

- Giới thiệu một số phím chức năng và vị trí của chúng trên bàn phím.

2. ích lợi của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón tay

- Gọi học sinh đọc bài trong SGK 27,28

? Cách sắp xếp các phím và cách gõ các phím trên bàn phím máy tính dựa trên cái gì ?

? Các em có máy chữ.

? Bàn phím máy tính và bàn phím máy chữ có điểm gì khác nhau.

? ích lợi của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón tay

- Việc gõ phím bằng 10 ngón tay là tác phong làm việc chuyên nghiệp với máy vi tính

3. Tư thế ngồi:

- Gọi học sinh đọc bài trong SGK 28

- Giới thiệu, giảng giải và làm mẫu tư thế ngồi học gõ 10 ngón tay trên bàn phím máy tính. 

4. Luyện tập: 
a) Cách đặt tay và gõ phím.

- Đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở.

- Mắt nhìn thẳng vào màn hình, không nhìn xuống bàn phím.

- Gõ phím nhẹ nhưng dứt khoát.

- Mỗi ngón tay chỉ gõ 1 số phím nhất định

	Hoạt động của học sinh

- Quan sát

- 5 hàng phím

- Đọc bài và ghi chép bài

- Có 2 phím có gai, là hàng phím quan trọng nhất, để tay từ vị trí các phím trên bàn phím này để gõ các hàng phím khác.

- Quan sát

- Học sinh đọc bài, lớp đọc bài trong SGK

- Dựa trên cách sắp xếp và cách gõ bàn phím máy chữ

- Có

- Bàn phím máy tính có thêm nhiều phím chức năng.

- Tốc độ gõ nhanh hơn và độ chính xác cao hơn.

- Học sinh ghi chép bài.

- Đọc bài

- Quan sát, làm theo, ghi chép bài theo sự hướng dẫn của giáo viên.

- Ghi chép và học thuộc bài.


4-Tổng kết bài học:
Giáo viên nhận xét giờ học  về ý thức, kỹ năng, thái độ.

Nhắc học sinh chuẩn bị kiến thức giờ sau thực hành tiếp. 

5. Hướng dẫn về nhà:



- Rèn kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón.

Tiết 12:
                                                    Thứ       ngày    tháng     năm 2012
Bài 6: Học gõ mười ngón (tiếp). Kiểm tra 15p.

I-Mục tiêu:   
 Sau bài này HS:

- Biết cách gõ bàn phím.

-Gõ được bàn phím bằng 10 ngón tay

-Hình thành tác phong làm việc có khoa học, có thái độ đúng đắn khi sử dụng máy           tính, yêu thích môn học.

 II-Chuẩn bị:

- Giáo án, tài liệu

- Phòng máytính

III-Hoạt động dạy học:
1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

2 Kiểm tra bài cũ

3- Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên

GV giới thiệu các kiến thức cần thiết liên quan đến bài thực hành

a. Các kiến thức cần thiết:

- Cấu trúc bàn phím.

-  Tư thế ngồi gõ phím

- Quy tắc gõ bàn phím bằng 10 ngón

b. Nội dung thực hành:

- Luyện gõ các hàng phím cơ sở

- Luyện gõ các hàng phím trên

- Luyện gõ các hàng phím dưới

- Luyện gõ kết hợp các phím

- Luyện gõ hàng phím số

- Luyện gõ kết hợp các phím trên toàn bàn phím

- Luyện gõ kết hợp phím Shift

	Hoạt động của học sinh

- Học sinh nhớ lại kiến thức bài học trước

- Chép nội dung, yêu cầu bài thực hành

	.


	Kiểm tra TH15p:

Giáo viên dành 15’ để kiểm tra từng nhóm:

Lấy kết quả thực hành phần i: Luyện gõ kết hợp với phím Shift.

? Nêu chức năng của các phím trên bàn phím?

Tổng kết bài học:

Giáo viên nhận xét giờ học  về ý thức, kỹ năng, thái độ.

Nhắc học sinh tìm hiểu phần mềm Mario để luyện tập gõ phím . 


4. Hướng dẫn về nhà:



- Rèn kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón.

Tuần: 7








     
Tiết 13:





Thứ       ngày    tháng     năm  2012
Bài 6: Sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím

I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm Mario. Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ 10 ngón.

· Biết cách đăng kí, lựa chọn bài học phù hợp. Thực hiện được gõ bàn phím ở mức đơn giản nhất.

· Vận dụng thành thạo kiến thức vào bài tập thực hành, hình thành phong cách làm việc chuẩn mực và thao tác dứt khoát.

II-Chuấn bị:

- Giáo án, tài liệu.

- Phòng máytính.

III-Hoạt động dạy học:
1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

2- Kiểm tra bài cũ.

3.  Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
1. Giới thiệu phần mềm Mario

- Là phần mềm được sd để luyện gõ bàn phím bằng 10 ngón.

- Giới thiệu màn hình chính và các bảng chọn của phần mềm Mario.

2. Luyện tập

a) Đăng kí người luyện tập
- Giảng giải cách đăng kí luyện tập theo trình tự 4 bước.

- Làm mẫu thao tác cho học sinh quan sát.

- Gọi 1-2 học sinh lên bảng làm, cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của bạn

- Giáo viên nhận xét bài làm của học sinh, đánh giá và cho điểm.

b) Nạp tên người luyện tập

c) Thiết đặt các lựa chọn để luyện tập

d) Lựa chọn bài học và mức luyện gõ bàn phím

e) Luyện gõ bàn phím

g) Thoát khỏi phần mềm

- Yêu cầu học sinh đọc bài trong SGK

- Giảng lần lượt các nội dung lí thuyết của bài.

- Làm mẫu một số thao tác

- Yêucầu học sinh lên bảng làm mẫu

- Cả lớp quan sát và nhận xét bài của bạn

- GV nhận xét, bổ sung. 

- Yêu cầu cả lớp thực hành bài tập trên máy từ mức độ dễ đến khó, GV quan sát và hướng dẫn.
	Hoạt động của học sinh

- Ghi chép bài, lắng nghe.

- Quan sát và ghi chép bài.

- Lắng nghe, ghi chép bài

- Quan sát, lắng nghe

- Lên bảng làm bài, lớp quan sát và nhận xét bài làm của bạn.

- Đọc bài trong SGK

- Lắng nghe bài giảng, ghi chép bài cẩn thận vào vở.

- Quan sát bài làm mẫu của giáo viên

- Quan sát và nhận xét bài làm của bạn

- Thực hành trực tiếp trên máy tính đã được phân công

- Nêu câu hỏi, thắc mắc để giáo viên có thể giải đáp và hướng dẫn cụ thể.




4-Tổng kết bài học:
                         Giáo viên nhận xét giờ học  về ý thức, kỹ năng, thái độ.

                          Nhắc học sinh chuẩn bị kiến thức giờ sau luyện tập tiếp.


Tiết14:





Thứ       ngày    tháng     năm 2012

Bài 6: Sử dụng phần mềm mario để luyện gõ phím (tiếp)

I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Sử dụng phần mềm Mario một cách thành thạo để luyện gõ phím.

· Vận dụng các kiến thức của gõ 10 ngón vào luyện tập thường xuyên

II-Chuấn bị:

- Giáo án, tài liệu.

- Phòng máytính.

III-Hoạt động dạy học:
1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

2-Kiểm tra bài cũ.

3.  Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3, Bài luyện tập:

- GV giới thiệu các kiến thức cần thiết liên quan đến bài thực hành

a. Các kiến thức cần thiết:

- Thuộc vị trí các phím ở trên bàn phím

- Sử dụng ngón tay tương ứng với màu phím để luyện gõ 10 ngón

- Làm thành thạo các thao tác của gõ phím bằng fm Mario.

b. Nội dung thực hành:

- Làm các bài thực hành trong SGK t 32->34
Vệ sinh công nghiệp 

- Yêu cầu học sinh sắp xếp bàn phím, chuột và bàn ghế đúng vị trí quy định
	- Nghe giảng, trả lời câu hỏi, ghi chép bài

- Chép nội dung, yêu cầu bai thực hành


4-Tổng kết bài học:
                         Giáo viên nhận xét giờ học  về ý thức, kỹ năng, thái độ.

                         Nhắc học sinh chuẩn bị kiến thức giờ sau: Tìm hiểu bài quan sát trái đất và các vì sao trong hệ mặt trời..

5. Hướng dẫn về nhà:



- Rèn kỹ năng gõ phím bằng 10 ngón.

Tuần: 8






     
Tiết15:





Thứ       ngày    tháng     năm 2012


Bài 8: quan sát trái đất và các vì sao

trong hệ mặt trời.

 I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

·  Biết cách khởi động và thoát khỏi phần mềm. Biết sử dụng các nút điều khiển để quan sát và tìm hiểu hệ mặt trời.

· Biết cách thao tác chuột để sử dụng, điều khiển các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu hệ mặt trời.

· Vận dụng thành thạo kiến thức vào bài tập thực hành, hình thành phong cách làm việc chuẩn mực và thao tác dứt khoát.

II-Chuẩn bị:

- Giáo án, tài liệu, sách giáo khoa.

- Phòng máytính.

III-Hoạt động dạy học:
Bước 1: Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

Bước 2: Kiểm tra bài cũ: ? ích lợi của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón tay và tư thế ngồi gõ bàn phím.
Bước 3:  Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên

Giới thiệu phần mềm Solar System

? Trái đất quay xung quanh MT ntn, vì sao có hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, hệ mặt trờ có những hành tinh nào?

-GV: Nêu các nút lệnh điều khiển để quan sát hệ mặt trời.
? Từ Zoom có nghĩa tiếng Việt là gì

? Từ Speed có nghĩa tiếng Việt là gì 

- Giới thiệu biểu tượng đi kèm của các nút View, Zoom, Speed, Orbits....

.
	Hoạt động của học sinh

1. Giới thiệu màn hình chính.

- Trong khung chính của màn hình là Hệ mặt trời.

+ Mặt trời màu lửa đỏ nằm ở trung tâm.

+ Các hành tinh trong hệ mặt trời nằm trên các quỹ đạo khác nhau quay xung quanh mặt trời.

- Mặt trăng chuyển động như một vệ tinh quay xung quanh trái đất.

Hs: Nghe giảng và ghi chép.
2. Các lệnh điều khiển quan sát.  

- Sử dụng các nút lệnh để điều chỉnh khung nhìn.

- Zoom: phóng to/ thu nhỏ khung nhìn.

- Speed: thay đổi vận tốc chuyển động của các hành tinh.
- ORBITS: làm ẩn/ hiện quỹ đạo chuyển động của các hành tinh.

- VIEW: các vị trí quan sát tự động chuyển động trong không gian.

[image: image3.png]
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: nâng lên/ hạ xuống vị trí quan sát hiện thời so với mặt phẳng ngang của toàn hệ mặt trời.
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: dịch chuyển toàn bộ khung nhìn lên trên/ xuống dưới/ sang trái/ sang phải.
[image: image9.png]


 : đặt lại vị trí mặc định hệ thống, đưa mặt trời về trung tâm của cửa sổ màn hình.
[image: image10.png]&



: xem thông tin chi tiết của các vì sao.




  4-Tổng kết bài học:

             - Giáo viên nhận xét giờ học  về ý thức, kỹ năng, thái độ.

             - Về nhà trả lời các câu hỏi1, 2, 4,  sách giáo khoa.

             - Nhắc học sinh chuẩn bị kiến thức giờ sau thực hành.

      Thứ       ngày    tháng     năm 2012 
Tiết16:
Bài 8: quan sát trái đất và các vì sao
                                     trong hệ mặt trời (tiếp).
 I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

· Làm thành thạo thao tác khởi động và thoát khỏi phần mềm. 

· Sử dụng tốt các nút điều khiển để quan sát và tìm hiểu hệ mặt trời.

· Thực hiện được các thao tác chuột để điều khiển, sử dụng các nút lệnh cho việc quan sát, tìm hiểu về Hệ Mặt trời.

· Có ý thức luyện tập chăm chỉ, trau dồi đức tính ham hỏi và tìm hiểu kiến thức.

II-Chuẩn bị:

- Giáo án, tài liệu, sách giáo khoa.- Phòng máytính.

III-Hoạt động dạy học:
Bước 1-:Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

Bước 2:Kiểm tra bài cũ:
                       Kiểm tra học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2, 4.

                       Giáo viên gọi 2-3 em lên bảng trả lời giáo viên nhận xét đánh giá .

Bước 3: Bài mới :

	Hoạt động của giáo viên

- GV giới thiệu các kiến thức cần thiết liên quan đến bài thực hành

a. Các kiến thức cần thiết:

- Khởi động và thoát khỏi phần mềm

- Công dụng và biểu tượng của các nút lệnh.

*Nội dung thực hành:

- Tiến hành làm việc với phần mềm giải đáp các câu hỏi ở phần cuối bài trang 38

Vệ sinh công nghiệp 

- Yêu cầu học sinh sắp xếp bàn phím, chuột và bàn ghế đúng vị trí quy định
	Hoạt động của học sinh

1. Các lệnh điều khiển quan sát
- Đọc SGK, nghe giảng, trả lời câu hỏi, ghi chép bài

2. Thực hành.

- Khởi động phần mềm: Nháy đúp chuột vào biểu tượng [image: image11.wmf]Solar System 3D Simulator.lnk

 trên màn hình.

- Điều khiển khung nhìn cho thích hợp để quan sát 

- Quan sát sự chuyển động của trái đất và mặt trăng:

+ Mặt trăng quay xung quanh trái đất và tự quay xung quanh mình nhưng luôn hướng 1 mặt về phía mặt trời.

+ Trái đất quay xung quanh mặt trời.

- Quan sát hiện tượng nhật thực: Trái đất, mặt trăng và mặt trời thẳng hàng, mặt trăng nằm giữa mặt trời và trái đất.

- Hiện tượng nguyệt thực: mặt trời, trái đất và mặt trăng thẳng hàng, trái đất nằm giữa mặt trời và mặt trăng.
- Chép nội dung, yêu cầu bai thực hành

- Sắp xếp bàn phím, chuột và vị trí thực hành gọn gàng.




 5-Tổng kết bài học:

             - Giáo viên gọi một số nhóm lên thao tác và trả lời các câu hỏi , giáo viên nhận xét đánh giá.

             - Giáo viên yêu cầu học sinh thoát khỏi chương trình tắt máy.                         

             - Giáo viên nhận xét giờ học  về ý thức, kỹ năng, thái độ.

             -  Nhắc học sinh ôn tập  chuẩn bị kiến thức giờ sau kiểm tra.

Tuần: 9
Tiết 17:
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bài tập

I,Mục tiêu:

Sau bài này :

+ Ôn lại kiến thức trọng tâm trong Chương I và Chương II.

+ Kiểm tra kiến thức cơ bản của HS về máy tính

II-Chuẩn bị:

- Câu hỏi, bài tập.

III-Hoạt động dạy học:
Bước 1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

Bước 2- Kiểm tra bài cũ:

Bước
3. Bài mới.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV: hệ thống lại các kiến thức đã học.

* GV :Thông tin là gì? Lấy ví dụ.

- Hoạt động thông tin của con người diễn ra gồm mấy quá trình? Lấy ví dụ cụ thể.

-Gọi hs vẽ mô hình quá trình xử lí thông tin?

*GV:- Có mấy dạng thông tin cơ bản? cho ví dụ.

- Máy tính có thể nhận biết được các thông tin ở dạng cảm giác không?

- Thông tin trong máy tính được tiếp nhận dưới dạng nào?

- GV: Em hãy nhắc lại các khả năng của máy tính?

- Nêu mô hình quá trình 3 bước.

- NX: gần giống mô hình quá trình xử lí thông tin.

- Cấu trúc của máy tính gồm mấy khối chức năng?

- Các khối chức năng có tự hoạt động được không?

- GV: Em hãy nhắc lại cách cầm chuột? 

- Đặt úp bàn tay phải lên con chuột, ngón tay trỏ đặt vào nút trái chuột, ngón tay giữa đặt vào nút phải chuột, các ngón tay còn lại cầm chuột để di chuyển

- Bàn phím máy tính gồm mấy khu vực?

- Vì sao lại gọi hàng phím đó là hàng phím cơ sở?

- HS trả lời: vì hàng phím đó nằm ở vị trí giữa trong khu vực chính của bàn phím
	1. Thông tin và tin học.  

- Thông tin: là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết vè thế giới xung quanh và về chính con người.

- Hoạt động thông tin của con người: tiếp nhận, xử lí, lưu trữ, trao đổi.

- Mô hình quá trình xử lí thông tin:

Thông tin vào -> Xử lí -> thông tin ra.

2. Biểu diễn thông tin.

- Có 3 dạng thông tin cơ bản: âm thanh, hình ảnh, văn bản.

- Thông tin biểu diễn trong máy tính nhờ dãy Bit gồm hai kí hiệu 0 và 1.

- Dữ liệu là thông tin được lưu giữ trong máy tính

3. Em có thể làm được gì nhờ máy tính

- Máy tính có các khả năng: tính toán nhanh, tính toán với độ chính xác cao, lưu trữ lớn, làm việc không mệt mỏ

- Máy tính dùng vào những việc: Thực hiện các tính toán, tự động hóa các công việc văn phòng, hỗ trợ công tác quản lý, công cụ học tập và giải trí, điều khiển tự động và rô-bốt, liên lạc tra cứu và mua bán trực tuyến

4. Máy tính và phầm mềm máy tính.

- Mô hình quá trình 3 buớc:

Nhập -> xử lí -> xuất

- Cấu trúc chung của máy tính điện tử: Bộ xử lí trung tâm, bộ nhớ, thiết bị vào/ra
- Các khối chức năng hoạt động dưới sự hướng dẫn của chương trình.

- Chương trình: là tập hợp các câu lệnh, mỗi câu lệnh hướng dẫn một thao tác cụ thể cần thực hiện.

- Phần mềm: là các chương trình máy tính. Gồm 2 loại: phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

5. Thao tác sử dụg chuột.

- Di chuyển chuột 

- Nháy chuột: 

- Nháy nút phải chuột: 

- Nháy đúp chuột: 

- Kéo thả chuột:

6. Bàn phím.

- Gồm 3 khu vực: khu vực chính, khu vực phím mũi tên, khu vực phím số, khu vực các phím chức năng

- Khu vực chính: gồm 5 hàng phím:

Hàng phím số.           Hàng phím cơ sở.

Hàng phím trên.        Hàng phím dưới.

Hàng phím cách.

- Trên hàng phím cơ sở có 2 phím có gai: F và J


4- Củng cố dặn dò:

· Giáo viên khắc sâu các kiến thức đã học.

· Về nhà ôn lại các kiến thức đã học tiết sau kiểm tra 45’.
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Tiết 18: 
Kiểm tra 1 tiết
I. Mục tiêu bài giảng :

+ Đ¸nh giá kết quả học tập của HS trong Chương I và Chương II.

+ Kiểm tra kiến thức cơ bản của HS về máy tính.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đã gióp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và phương pháp :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, đề kiểm tra.

+ HS: Đồ dùng học tập, kiến thức cơ bản.

b. Phương ph¸p tiến hành :

Làm bài kiểm tra viết.

III. Tiến tr×nh giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 

2.  Kiểm tra : 

a. Ma trận đề


	
                     MỨC ĐỘ
      Nội dung
	BIẾT
	HIỂU
	VẬN DỤNG

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Th«ng tin và tin học
	1 câu

0.5đ
	
	
	
	
	

	Thông tin và biểu diễn thông tin
	1 câu

0.5đ
	
	
	
	
	

	Em có thể làm gì nhờ máy tính?
	
	
	
	
	1 câu

0.5đ
	1 c©u 4đ

	Máy tính và phần mềm máy tính
	
	1 câu 

3đ
	1 câu

0.5đ
	
	
	

	Luyện tập chuột
	
	
	1 câu

0.5đ
	
	
	

	Học gâ mười ngãn
	1 câu

0.5đ
	
	
	
	
	

	TỔNG
	3 câu

1.5đ
	1 câu 

3đ
	2 câu

1đ
	
	1 câu 

0.5đ
	1 câu

4đ


Đề 1:
A. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (3 điểm): Chọn phương án trả lời đóng.

1. Hoạt động th«ng tin của con người được tiến hành nhờ:

A. Các giác quan
B. Bộ não
C. Các giác quan và bộ não
D. Chân, tay

2. Có mấy dạng thông tin cơ bản

A. 1 dạng
B. 2 dạng

C. 3 dạng
D. 4 dạng

3. Máy tính có thể
A. Đi học thay cho em
B. Đi chợ thay cho mẹ
D. Chủ tr× thảo luận tại hội nghị
D. Lập bảng lương cho cơ quan

4. Bộ phận nào dưới đ©y được coi là bộ não của máy tính

A. Bộ xử lý trung t©m (CPU)
B. Bộ lưu điện (UPS)

C. Bộ nhớ trong (RAM)
D. Bộ nhớ chỉ đọc (ROM)

5. Nhấn đóp thao t¸c chuột là:




A. Kéo rê chuột từ vị trí này sang vị trí khác

B. Nháy chuột trái 2 lần liên tiếp rồi thả chuột ra

C. Nháy chuột phải 2 lần liên tiếp rồi thả chuột ra

D. Nháy giữa chuột 2 lần liên tiếp rồi thả chuột ra

6. Khu vực chÝnh của bàn phÝm bao gồm mấy hàng phÝm?

A. 3 hàng




B. 4 hàng

C. 5 hàng




D. 6 hàng
B. Phần tự luận

Câu 2: (3 điểm) Phần mềm máy tính là gì? Có mấy loại phần mềm? Cho ví dụ từng loại?

Câu 3 (4 điểm) Máy tính có những khả năng gì? Em hãy lấy ví dụ minh họa cho từng khả năng đã?
Đề 2:

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu1: Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ trên màn hình máy tính là:

A- M«đem


B- Chuột

C- CPU


D- Bàn phÝm

Câu 2: Bộ phận nào dưới đ©y gọi là “ Bộ não của máy tính”

A- Bộ xử lý trung t©m (CPU)

B- Bộ lưu điện (UPS)

C- Bộ nhớ trong (RAM) 


D- Bộ nhớ chỉ đọc (ROM)

Câu 3: Khi tắt nguồn điện máy tính, dữ liệu trên các thiết bị nào dưới đ©y sẽ bị xóa? 

A- ROM




B- Thiết bị nhớ Flash

C- Bộ nhớ trong RAM

          D- Đĩa cứng

Câu 4: Đĩa cứng nào trong số đĩa cứng có các dung lượng dưới đ©y lưu trữ được nhiều thông tin hơn?

A- 24 MB




B- 2400 KB

C- 24 GB




D- 240 MB
Câu 5: Hai phím “F” và “J” nằm trên hàng phím nào?

A-Hàng phím số                                   B-Hàng phím trên

C-Hàng phím dưới                                D-Hàng phím cơ sở

Câu 6: Các dạng thông tin cơ bản gồm mấy dạng

A-3                                                       B-4

C-5                                                        D-7
PHẦN 2: TỰ LUẬN(7đ)

Câu 1: Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Hãy kể tên một số phần mềm mà em biết?

Câu 2: Em hãy nêu cách đặt tay lên bàn phím? vẽ hình minh họa cách đặt tay ở hàng phím cơ sở?
  Đ¸p án đề 1

A. Phần trắc nghiệm(3đ)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	C
	C
	D
	A
	B
	C


B. Phần tự luận

C©u 2: (3đ)

· Phần mềm: Để phân biệt với phần cứng máy tính là chính máy tính cùng tất cả các thiết bị vật lý kÌm theo, người ta gọi các chương trình máy tính là phần mềm máy tính hay ngắn gọn là phần mềm (1đ)

· Cã 2 loại phần mềm: phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng (1đ)

· VÝ dụ (1đ):

+ Phần mềm hệ thống: Windows XP, MS-Dos…
+ Phần mềm ứng dụng: Phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm đồ họa…
C©u 3: (4đ)

+ Khả năng tính toán nhanh (0.5đ)

   Ví dụ: để tính lương cho công nhân trong một công ty, xí nghiệp nếu tính bằng tay phải mất nhiều thời gian và công sức, nhưng đối với MTĐT ta chỉ cần ít thời gian 

+ Tính toán với độ chính xác cao (0.5đ)

VD: Nhờ sự trợ gióp của máy tính con người tìm ra được chữ số thứ 1 triệu tỷ sau dấu chấm thập phân của số pi là số 0 - trước kia chỉ tìm được chữ số thứ 35 sau dấu chấm thập phân.

+  Khả năng lưu trữ lớn (0.5đ)

    VD: Máy tính chứa rất nhiều tài nguyên (chương trình, dữ liệu), với máy tính cá nhân nó có thể chứa lượng thông tin tương ứng với khoảng 100.000 cuốn sách. 

+  Khả năng làm việc kh«ng mệt mỏi. (0.5đ)

    VD: Máy tính có thể làm việc trong suốt 24 h/ngày và có thể làm việc liên tục trong một thời gian dài

-  Học sinh lấy đóng được 1 vÝ dụ được 0.5 điểm

Đáp án Đề 2

Phần I: Trắc nghiệm 
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	B
	A
	C
	C
	D
	A


Phần II: Tự luận

Câu 1: (3đ)
- Phần mềm hệ thống: Là các chương trình tổ chức việc thực hiện quản lý, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chóng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính  xác (vd: Dos, Windows XP…)
- Phần mềm ứng dụng: Là chương trình đ¸p ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể (vd: phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm đồ họa để vẽ hình và trang trí…)

Câu 2 (4đ)
- Cách đặt tay trên bàn phím:

Đặt các ngón tay lên hàng phím cơ sở 

Nhìn thẳng vào màn hình và không nhìn xuống bàn phím

Gâ phÝm nhẹ nhưng dứt kho¸tt.


Mỗi ngón tay chỉ gõ 1 số phím nhất định

Hình vẽ minh họa:

3. Củng cố :

- GV thu bài của HS khi hết giờ.
4. Hướng dẫn về nhà :

- Đọc trước bài sau
Tuần: 10
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Chương 3
hệ điều hành
 Bài 9: vì sao cần hệ điều hành
I - mục tiêu
- HS hiểu được vì sao máy tính cần có hệ điều hành.

II -  CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: Giáo án,  máy chiếu

2. Học sinh: Học và chuẩn bị bài ở nhà.

III- Hoạt động dạy học:

Bước 1: Kiểm tra sĩ số

Bước 2: Kiểm tra bài cũ

Bước 3: Bài mới
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- GV: Trong đời sống ngày nay, có rất nhiều các phương tiện điều khiển trong các lĩnh vực, các phương tiện điều khiển này đãng  vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội.

- HS: đọc các quan sát trong SGK.
- Nếu không có đen tín hiệu giao thông thì sẽ gây ra ùn tắc và dẫn đến tai nạn giao thông.

- Nếu không có thời khóa biểu thì hoạt động học tập trong nhà trường sẽ bị hỗn loạn.

- GV: cho HS tự lấy các ví dụ về sự quan trọng của các phương tiện điều khiển trong đời sống.

VD: hệ thống pháp luật, các nội quy trong trường học…
HS: Rót ra kết luận về vai trò của các phương tiện điều khiển.


	1. Các quan sát.

* Quan sát 1:

- Trên ngã tư đường phố có nhiều phương tiện giao thông qua lại, vào giờ cao điểm thường xảy ra ùn tắc giao thông => Cần có hệ thống đÌn tín hiệu giao thông giúp điều khiển hoạt động giao thông.

* Quan sát 2:

- Trong trường học, nếu thời khoá biểu bị mất thì học sinh sẽ không biết học môn nào, giáo viên sẽ không tìm được lớp để dạy học => Cần có thời khóa biểu để điều khiển các hoạt động học tập trong nhà trường.

* Quan sát 3:

- Trong nhà trường, nếu không có nội quy thì học sinh sẽ hỗn loạn => Các quy định, nội quy của nhà trường để điều khiển các hoạt động nề nếp của học sinh.

* Quan sát 4:

- Hệ thống pháp luật gióp nhà nước điều khiển các hoạt động trong đời sống của một quốc gia.

- Kết luận: Qua các quan sát trên cho thấy vai trò của các phương tiện điều khiển: hệ thống đÌn tín hiệu giao thông, thời khoá biểu trong nhà trường, các nội quy của trường học, hệ thống pháp luật của nhà nước…


4.  Củng cố :

- Nhắc lại các nội dung chính đã học.

5. Hướng dẫn về nhà :

- Ôn lại các nội dung chính đã học.

- Lấy thêm một số ví dụ trong cuộc sống cần có các phương tiện điều khiển
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TiÕt 20
    
Bài 9:
 Vì sao cần có hệ điều hành (tiếp).

I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

            - Biết được vì sao cần có hệ điều hành, cái gì điều khiển máy tính.

           - Giao tiếp được với hệ điều hành.

II-Chuấn bị:

- Giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa 

- Một số mô hình phần cứng, phần mềm( đĩa, màn hình).

III-Hoạt động dạy học:

1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

          2-Kiểm tra bài cũ:


HS1: Trả lời câu 2 (Sgk/41)? 

HS2: Trả lời câu 3 (Sgk/41)?

3-Bài mới:

	? Cái gì điều khiển máy tính  mà em biết ?

Học sinh trả lời,  nhận xét, kết luận.
- Giáo viên: giới thiệu mô hình làm việc của máy tính.

	II-Cái gì điều khiển máy tính

-Khi máy tính làm việc có nhiều đối tượng cùng tham gia hoạt động xử lý thông tin. Các đối tượng này có thể là phần cứng, phần mềm máy tính. Công việc này có hệ điều hành máy đảm nhận.

+Điều khiển các thiết bị ( phần cứng): Đĩa cứng, máy in, màn hình…

+Điều khiển các chương trình (phần mềm ): Phần mềm học tập, Phần mềm qua sát trái đất trong Hệ Mặt Trời…

* Mô hình làm việc của máy tính:





4-Củng cố dặn dò:

- Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời các câu hỏi 4; 5 sách giáo khoa.

- Dùng các câu hỏi củng cố kiến thức cho học sinh.
5-Hướng dẫn:

- Tìm hiểu tiếp các nhiệm vụ, chức năng của hệ điều hành.
- Chuẩn bị bài sau: Bài 10.

Tuần: 11
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Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?
I. Mục tiêu:

Sau bài này HS:

           - Biết được hệ điều hành là gì.

           - Biết được một số hệ điều hành.

II- Chuẩn bị:

- Giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa 

III- Hoạt động dạy học:

1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

          2- Kiểm tra bài cũ:


HS1: Trả lời câu 4 (Sgk/41)? 

HS2: Trả lời câu 5 (Sgk/41)?

3- Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên
GV: Tiết trước các em đã được nghe nói về Hệ điều hành. Vậy Hệ điều hành là gì?Nó có phải là một thiết bị lắp đặt trong máy tính?

Hình thù của nó ra sao?

GV: Hiện này có nhiều  hệ điều hành khác nhau. 

VD: MS-DOS, LINUX, WINDOWS. Trong Hệ điều hành WINDOWS có WINDOWS XP, WINDOWS NT...). 

GV: Hệ điều hành sử dụng phổ biến và rộng rãi hiện nay là Hệ điều hành WINDOWS của Microsoft.

GV: Khi tạo ra một phần mềm nào đó, người thiết kế phải xác định trước phần mềm này sẽ chạy trên nền của hệ điều hành nào.
	Hoạt động của học sinh
1. Hệ điều hành là gì?
 - Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp ráp trong máy tính.

- Hệ điều hành là một chương trình máy tính. Và được cài đặt đầu tiên trong máy tính. Bởi vì:

+  Hệ điều hành điều khiển tất cả các tài nguyên và chương trình có trong máy tính.

+ Các phần mềm khác phải cài đặt trên nền của một hệ điều hành đã có sẵn trong máy tính.

- Máy tính chỉ có thể hoạt động được khi có hệ điều hành.




4-Củng cố dặn dò:

- Học sinh trả lời các câu hỏi 1, 2, 3 (Sgk_43).

- GV dùng các câu hỏi củng cố kiến thức cho học sinh.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài theo Sgk, vở ghi.

- Chuẩn bị bài sau: Bài 10 (tiếp).
Tiết 22:
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Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì? (tiếp)
I-Mục tiêu:

Sau bài này HS:

           - Nắm vững nhiệm vụ chính của hệ điều hành.


- Biết các tài nguyên của máy tính.

II-Chuẩn bị:

- Giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa 

III-Hoạt động dạy học:

1- Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

         2- Kiểm tra bài cũ:


HS1: Trả lời câu 2 (Sgk/43)? 

HS2: Trả lời câu 3 (Sgk/43)?

3- Bài mới:

	Hoạt động của giáo viên

GV: Ở tiết trước các em đã được học về Hệ điều hành. Biết được thế nào là Hệ điều hành, chức năng của nó.

GV: Dùng hình ảnh quan sát ở tiết 19 để mô tả vai trò của Hệ điều hành.

+ Mô tả hình ảnh ngã tư thành phố trong giờ cao điểm.

+ Mô tả cảnh một trường bị mất thời khoá biều.

Cũng giống như người điều khiển giao thông trong quan sát 1 và chức năng của Thời khoá biểu trong quan sát 2, Hãy coi HĐH như người điều khiển giao thông, như thời khoá biểu, và các chương trình, các phần mềm như các phương tiện tham gia giao thông.Vậy thì HĐH có tác dụng gì?
	Hoạt động của học sinh

2. Nhiệm vụ chính của hệ điều hành
Mọi HĐH đều có các chức năng chung:

- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình (phần mềm) máy tính.

 -  Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép con người trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.

-  Ngoài ra Hệ điều hành còn có những nhiệm vụ quan trọng khác, đặc biệt là tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.


4- Củng cố dặn dò:

- Học sinh đọc phần ghi nhớ (Sgk _42).

- Học sinh trả lời các câu hỏi 4, 5, 6 (Sgk_43).

- GV dùng các câu hỏi củng cố kiến thức cho học sinh.

5. Hướng dẫn:
- Học bài theo Sgk, vở ghi.

- Chuẩn bị bài sau: Bài 11.

Tuần: 12
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Bài 11: tổ chức thông tin trong máy tính
I. Mục tiêu:

Sau bài này HS:

+ HS nắm được thế nào là tệp tin.

+ HS hiểu được thư mục là gì, cây thư mục, thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc.

+ Hướng dẫn cho HS khái niệm về đường dẫn, cách viết đường dẫn tới một thư mục hoặc 1 tệp tin.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II- Chuẩn bị:

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.
III- Hoạt động dạy học:
1)Ổn định tổ chức lớp : 

2) Kiểm tra bài cũ :


+ HS1: Hệ điều hành là gì?


- Hệ điều hành không phải là một thiết bị được lắp đặt trong máy tính.

- Hệ điều hành là một chương trình của máy tính.

- Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.

- Các phần mềm khác chỉ hoạt động được khi máy tính đã có hệ điều hành.


- Máy tính chỉ hoạt động được khi đã dược cài đặt ít nhất 1 hệ điều hành.


3) Nội dung bài mới : 



ĐVĐ: Chức năng chính của máy tính là xử lí thông tin. Trong quá trình xử lí, máy tính phải truy cập tới thông tin (tìm, đọc, ghi) trên các thiết bị lưu trữ, việc truy cập sẽ trở nên nhanh chóng hơn nếu thông tin được tổ chức hợp lí. Để giải quyết vấn đền này, hệ điều hành đã tổ chức thông tin theo một cấu trúc hình cây gồm các tệp tin và thư mục.

            *Bài mới
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1

	- GV: Trong lớp học có 1 tệp danh sách tên các học sinh trong lớp, tệp các trò chơi trong máy tính…
- Trên các thiết bị lưu trữ thông tin của máy tính, tệp đóg vai trò như một đơn vị lưu trữ thông tin cơ bản dược hệ điều hành quản lí.

- GV: Ta dùng cái gì để phân biệt 2 bạn học sinh tromg lớp?

VD:    Hoc_tap.exe

          Toan6.txt

- Phần mở rộng không nhất thiết phải có trong tên tệp.
	1. Tệp tin.

- Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.

- Tệp tin có thể rất nhỏ hoặc có thể rất lớn.

- Các loại tệp tin trên đĩa:

+ Các tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh…
+ Các tệp văn bản: sách, tài liệu…
+ Các tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát…
+ Các tệp chương trình: Mario, Paint…
- Dùng tên tệp để phân biệt các tệp tin với nhau.

- Tên tệp gồm 3 phần:

+ Phần tên.

+ Phần mở rộng: hay còn được gọi là phần đuôi, thường dùng để nhận biết kiểu tệp tin.

+ Dấu chấm: ngăn cách giữa phần tên và phần mở rộng.

	* Hoạt động 2

	- GV: Nếu ta sắp xếp tên của các học sinh trong 1  trương học một cách tuỳ tiện, khi cần tìm các thông tin về một học sinh nào đó sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu tên của các học sinh được sắp xếp theo khối lớp, sắp xếp theo tên lớp. Như vậy việc tìm tên của một học sinh nào đó sẽ đơn giản hơn.

- Có thể coi thư mục giống như chiếc cặp sách, các tệp tin chính là các quyển vở hoặc sách.


	2. Thư mục.

- Hệ điều hành tổ chức các tệp trên đĩa thành các thư mục.

- Mỗi thư mục có thể chứa các tệp hoặc các thư mục con.

- Thư mục được tổ chức phân cấp, các thư mục có thể lồng nhau. Cách tổ chức này có tên gọi là tổ chức cây.

- Ta dùng tên để phân biệt các thư mục với nhau.




4) Củng cố :

- Nhắc lại các nội dung chính đã học.

5) Hướng dẫn về nhà :

- Ôn lại các nội dung chính đã học.

- Làm các bài tập trong SGK (47).
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Bài 11: tổ chức thông tin trong máy tính 
(tiếp)
I. Mục tiêu bài giảng :

+ HS nắm được thế nào là tệp tin.

+ HS hiểu được thư mục là gì, cây thư mục, thư mục mẹ, thư mục con, thư mục gốc.

+ Hướng dẫn cho HS khái niệm về đường dẫn, cách viết đường dẫn tới một thư mục hoặc 1 tệp tin.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 

2) Kiểm tra bài cũ :

+ HS1: Nhiệm vụ chính của hệ điều hành là gì ?

- HĐH giúp điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.

- HĐH môi trường giao tiếp giữa người sử dụng với máy tính, cung cấp giao diện cho người sử dụng, đồng thời tổ chức và quản lí mọi hoạt động của máy tính.

        3) Nội dung bài mới :
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1

	- Có thể coi thư mục giống như chiếc cặp sách, các tệp tin chính là các quyển vở hoặc sách.

VD: THCS Vinh Hoa

                         Lop 6A

                                     Ngoc ha.txt

- Thư mục THCS Vinh Hoa là thư mục mẹ của thư mục Lop 6A.

- Thư mục Lop 6A là thư mục con của thư mục THCS Vinh Hoa.

- Tệp Ngoc ha.txt nằm trong thư mục Lop 6A.

- Thư mục THCS Vinh Hoa là thư mục gốc
	1. Thư mục.

- Ta dùng tên để phân biệt các thư mục với nhau.

- Một thư mục chứa các thư mục con bên trong ta gọi thư mục ngoài là thư mục mẹ, thư mục bên trong là thư mục con.

- Thư mục ngoài cùng không có thư mục mẹ được gọi là thư mục gốc.

- Thư mục gốc là thư mục được tạo ra đầu tiên trong đĩa cứng.

- Tên các tệp tin trong cùng 1 thư mục phải khác nhau.

- Tên các thư mục con trong cùng một thư mục mẹ không được trùng nhau.

	* Hoạt động 2

	- GV: để tìm một học sinh ta phải biết học sinh đó học trường nào, học khối mấy và học lớp nào.

- VD: như trong ví dụ trên, nếu ta tạo cây thư mục trên trong ổ đĩa C:, đường dẫn tới tệp Ngoc ha.txt là:
  C:\ THCS Vinh Hoa \ Lop 6A\ Ngoc ha.txt
	2. Đường dẫn.

- Trong tổ chức hình cây của các thư mục và tệp, để truy cập được 1 tệp hay thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó.

- Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu \, bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

	* Hoạt động 3

	- Hệ điều hành cho phép người sử dụng có thể thực hiện các thao tác với cac tệp và thư mục.
	3. Các thao tác chính với tệp và thư mục.

- Xem thông tin các tệp và thư mục.

- Tạo mới.               - Đổi tên.

- Xoá.                      - Sao chép.

- Di chuyển.


4) Củng cố :

- Nhắc lại các nội dung chính đã học.

5) Hướng dẫn về nhà :

- Ôn lại các nội dung chính đã học.

- Làm các bài tập trong SGK (47).
Tuần: 13
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Bài 11:        hệ điều hành windows

I. Mục tiêu bài giảng :

+ HS nắm được màn hình làm việc chính của hệ điều hành Windows.

+ HS hiểu được về nút Start và bảng chọn Start khi làm việc với hệ điều hành Windows.

+ Hướng dẫn cho HS hiểu về thanh công việc và cửa sổ làm việc trong Windows.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, máy vi tính.



+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 

2) Kiểm tra bài cũ :

+ HS2: Đường dẫn là gì? Viết đường dẫn tới tệp  Hinh.bt trong BT3(SGK - 47)
       3) Nội dung bài mới : 
	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1

	- GV: Màn hình nền là giao diện đầu tiên mà người sử dụng tiếp xúc với máy tính.
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Màn hình nền của Windows XP
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Một số biểu tượng trên màn hình nền của Windows XP.
	1. Màn hình làm việc chính của Windows.

a, Màn hình nền.

- Khi khởi động xong máy tính, sẽ xuất hiện màn hình nền của Windows.

- Màn hình nền của Windows bao gồm các biểu tượng chương trình, các biểu tượng chính, thanh công việc…
b, Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền.

- My Computer, My Document, Recycle Bin.

c, Các biểu tượng chương trình.

- Các chương trình phần mềm ứng dụng được cài đặt trên Windows thường có các biểu tượng riêng.

VD: Microsoft Word: phần mềm soạn thảo.

 - Paint: Phần mềm đồ họa.

 - Mario: phần mềm trò chơi.

 - VietKey 2002: phần mềm dùng để soạn thảo chữ tiếng Việt.

	* Hoạt động 2
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	2. Nút Start và bảng chọn Start.

- Nút Start nằm ở góc trái phía dưới của màn hình và nằm trên thanh công việc.

- Khi nháy chuột vào nút Start sẽ xuất hiện bảng chọn Start.

- Bảng chọn Start chứa các lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụn Windows.

 - All Program: khi nháy chuột vào sẽ có thể khởi động bất kì 1 chương trình nào đó được cài đặt trên máy tính.

	* Hoạt động 3

	- Khi nhìn vào thanh công việc, ta có thể biết được có mấy chương trình đang được chạy.

[image: image18.png]



	3. Thanh công việc.

- Thường nằm ở đáy màn hình.

- Khi chạy một chương trình, biểu tượng của nó sẽ xuất hiện trên thanh công việc.

- Có thể chuyển đổi nhanh giữa các chương trình đó bằng cách nháy chuột vào biểu tượng chương trình tương ứng trên thanh công việc.

	* Hoạt động 4

	- Từ Windows trong tiếng Anh có nghĩa là các cửa sổ.
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Cửa sổ làm việc của chương trình Word

- GV: cho HS mở bất kì một cửa sổ làm việc trong Windows.

- HS: nhận biết các thành phần chính trong một cửa sổ làm việc.
	4. Cửa sổ làm việc.

- Trong Windows mỗi chương trình được thực hiện trong một cửa sổ riêng, ta có thể thực hiện các chương trình thông qua cửa sổ đó.

- Các cửa sổ làm việc trong hệ điều hành Windows thường bao gồm:

- Thanh tiêu đề: chứa tên của cửa sổ.

- Nút thu nhỏ : thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc.

- Nút phóng to: phóng to cửa sổ trên màn hình nền.

- Nút đóng: đóng cửa sổ và kết thúc chương trình hiện thời.

- Thanh bảng chọn: chứa các nhóm lệnh của chương trình.

- Thanh công cụ: chứa các biểu tượng các lệnh chính của chương trình.

- Thanh cuốn dọc, ngang: di chuyển cửa sổ lên trên, xuống dưới, sang trái hay sang phải.


4) Củng cố :

- Nhắc lại các nội dung chính đã học.

5) Hướng dẫn về nhà :

- Ôn lại các nội dung chính đã học.


- Làm các bài tập trong SGK (51).
Tiết 26:
                                                        Thứ       ngày    tháng     năm 2012

Bài thực hành số 2:
Làm quen với Windows xp.
I. Mục tiêu bài giảng :

+ Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác vào, ra hệ thống.

+ HS làm quen với bảng chọn Start, các biểu tượng, cửa sổ làm việc.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.
II. Phương tiện và cách thức :
a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :

- Kết hợp trong giờ thực hành.

3) Nội dung bài mới : 


	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1

	- GV: hướng dẫn HS thực hiện 1 số thao tác với biểu tượng

( Chọn: nháy chuột vào biểu tượng.

( Kích hoạt: Nháy đúp chuột vào biểu tượng.

( Di chuyển…
	1. Biểu tượng.

- Các biểu tượng chính trên màn hình nền:  

( My Computer: Chứa biểu tượng các ổ đĩa: A, C, D…
( My Documents: Chứa các tài liệu của người dùng.

( Recycle Bin: Chứa các tệp và các thư mục đã bị xoá.

	* Hoạt động 2

	- GV: Cho HS mở một cửa sổ làm việc bất kì.

- Hướng dẫn HS nhận biết các thành phần chính trong cửa sổ: thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, nút phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ. 
	2. Cửa sổ.

- Kích hoạt bất kì 1 biểu tượng trên màn hình nền.

- Nhận biết các thành phần chính của cửa sổ.

- Thực hiện các thao tác trong của sổ.



	* Hoạt động 3

	- Sau khi làm việc xong, ta có thể kết thúc phiên làm việc của mình.

- GV: hướng dẫn HS các thao tác để kết thúc phiên làm việc.

- HS: thực hiện theo đúng các bước hướng dẫn của GV.

- GV: Hướng dẫn HS cách tắt máy tính.

- Khi bảng chọn Turn Off Computer xuất hiện, bao gồm:

( Stand By: cho máy tính ở chế độ nghỉ chờ.

( Tunr Off: tắt máy tính.

( Restart: khởi động lại máy tính.

( Cancel: đóng cửa sổ Turn Off Computer (huỷ bỏ lệnh tắt máy tính).
	3. Kết thúc phiên làm việc và thoát khỏi hệ thống.

* Kết thúc phiên làm việc Log Off:

- Nháy chuột tại nút Start -> nháy chọn  Log Off.

- Xuất hiện bảng chọn Log Of Windows -> Chọn Log Off.

* Thoát khỏi hệ thống:

- B1: Nháy chọn nút Start.

- B2: chọn Turn Off Computer -> xuất hiện bảng chọn Turn Off Computer.

- B3: chọn Turn Off.


4) Củng cố :- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà :- Ôn lại các nội dung đã học.
Tuần: 14


     
Tiết 27:
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Bài thực hành số 2:

Làm quen với Windows xp. (tiếp)

I. Mục tiêu bài giảng :

+ Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác vào, ra hệ thống.

+ HS làm quen với bảng chọn Start, các biểu tượng, cửa sổ làm việc.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

2) Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :

- Kết hợp trong giờ thực hành.

3) Nội dung bài mới : 


	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1

	- GV: hướng dẫn HS thực hiện 1 số thao tác với biểu tượng

( Chọn: nháy chuột vào biểu tượng.

( Kích hoạt: Nháy đúp chuột vào biểu tượng.

( Di chuyển…
	1. Biểu tượng.

- Các biểu tượng chính trên màn hình nền:  

( My Computer: Chứa biểu tượng các ổ đĩa: A, C, D…
( My Documents: Chứa các tài liệu của người dùng.

( Recycle Bin: Chứa các tệp và các thư mục đã bị xoá.

	* Hoạt động 2

	- GV: Cho HS mở một cửa sổ làm việc bất kì.

- Hướng dẫn HS nhận biết các thành phần chính trong cửa sổ: thanh tiêu đề, thanh bảng chọn, nút phóng to, thu nhỏ, đóng cửa sổ. 
	2. Cửa sổ.

- Kích hoạt bất kì 1 biểu tượng trên màn hình nền.

- Nhận biết các thành phần chính của cửa sổ.

- Thực hiện các thao tác trong của sổ.



	* Hoạt động 3

	- Sau khi làm việc xong, ta có thể kết thúc phiên làm việc của mình.

- GV: hướng dẫn HS các thao tác để kết thúc phiên làm việc.

- HS: thực hiện theo đúng các bước hướng dẫn của GV.

- GV: Hướng dẫn HS cách tắt máy tính.

- Khi bảng chọn Turn Off Computer xuất hiện, bao gồm:

( Stand By: cho máy tính ở chế độ nghỉ chờ.

( Tunr Off: tắt máy tính.

( Restart: khởi động lại máy tính.

( Cancel: đóng cửa sổ Turn Off Computer (huỷ bỏ lệnh tắt máy tính).
	3. Kết thúc phiên làm việc và thoát khỏi hệ thống.

* Kết thúc phiên làm việc Log Off:

- Nháy chuột tại nút Start -> nháy chọn  Log Off.

- Xuất hiện bảng chọn Log Of Windows -> Chọn Log Off.

* Thoát khỏi hệ thống:

- B1: Nháy chọn nút Start.

- B2: chọn Turn Off Computer -> xuất hiện bảng chọn Turn Off Computer.

- B3: chọn Turn Off.


4) Củng cố :- Nhắc lại các nội dung chính đã học.
- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà :- Ôn lại các nội dung đã học.
Tiết 28:
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Bài tập
I. Mục tiêu bài giảng :

+ Ôn lại các kiếm thức đã học về hệ điều hành, vai trò của hệ điều hành.

+ Hệ thống lại cho HS các kiến thức cơ bản về tệp tin, thư mục, đường dẫn, làm việc với hệ điều hành Windows.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :

- Kết hợp trong giờ thực hành.

3) Nội dung bài mới : 



	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1

	- GV: Để xem máy tính có chứa những gì ta làm như​ thế nào ?

	1. Khám phá hệ thống bằng Windows Explorer.

- Nháy chuột phải vào Start ( Windows Explorer, hiện ra cửa sổ

- Chọn chuột trái vào My Computer ( Folder hoặc nếu ch​a hiện ra hình minh họa ta chọn vào View ( Explorer Bar ( Folder 

- Muốn xem chi tiết các thư​ mục có chứa gì bên trong ta có thể nhấn đúp chuột vào thư​ mục đó hoặc nhấn chuột phải vào thư​ mục đó và chọn Open

	Hoạt động 2

	GV: Đư​a ra bài tập, yêu cầu học sinh nêu thao tác để thực hiện
a. Trong ổ đĩa C:\ hãy tạo thư​ mục TIN_HOC và thư​ mục TRUYEN

b. Trong thư​ mục TIN_HOC hãy tạo các thư​ mục con BAI_10, BAI_16, BAI_17. Trong thư​ mục con BAI_17 hãy tạo thư​ mục con của nó NHOM _1

c. Trong thư​ mục TIN_HOC hãy đổi tên thư​ mục BAI_10 thành thư​ mục HOA_HOC_TRO và xóa thư​ mục BAI_16
	2. Bài tập
Bài 1:
a. Nháy chuột phải vào C:\ chọn New Folder xóa tên cũ và gõ tên mới là TIN_HOC 

Nháy chuột phải vào C:\ chọn New Folder xóa tên cũ và gõ tên mới là TRUYEN

b. Nháy chuột phải vào TIN_HOC chọn New Folder xóa tên cũ và gõ tên mới là BAI_10

Nháy chuột phải vào TIN_HOC chọn New Folder xóa tên cũ và gõ tên mới là BAI _16

Nháy chuột phải vào TIN_HOC chọn New Folder xóa tên cũ và gõ tên mới là BAI_17

Nháy chuột phải vào BAI_17 chọn New Folder xóa tên cũ và gõ tên mới là NHOM_1

c. Nháy chuột phải vào BAI_10 chọn Rename, xóa tên cũ và gõ tên mới là HOA_HOC_TRO

Nháy chuột phải vào BAI_16 chọn Delete
Bài 2:

a. Trong ổ đĩa C:\ hãy tạo các thư​ mục con sau đây: 6A, 6B, 6C, 6D

b. Trong tong thư​ mục con vừa mới tạo hãy tạo tiếp các thư​ mục HINH_HOC và DAI_SO

c. Xóa các thư​ mục con HINH_HOC của thư​ mục 6A, 6D

d. Đổi tên thư​ mục con DAI_SO của 6B, 6C thành tên mới là BTĐS


Kiểm tra 15’
Đề 1: (lớp 6A).


Câu 1: Điền đúng (§), sai (S) vào chỗ trống (…):


a, Hệ điều hành là phần cứng của máy tính (…).


b, Hệ điều hành điều khiển máy tính (…).


c, Thư mục có thể chứa tệp tin (…).


d, Tên các tệp tin trong cùng một thư mục có thể giống nhau (…).


Câu 2: Giả sử đĩa A có tổ chức thông tin được mô tả trong hình sau:

                                                 [image: image20.emf]truong


Khoi6


6a.doc


6B.doc


6c.doc


khoi7


a:\




truong

Khoi6

6a.doc

6B.doc

6c.doc

khoi7

a:\


a, Hãy viết đường dẫn tới tệp 6A?

b, Thư mục mẹ của thư mục KHOI6 là thư mục nào?

c, Thư mục TRUONG có những thư mục con nào?

Đáp án – Biểu điểm

Câu 1: (4đ). Mỗi ý đúng 1đ:

a, (S)

b, (§)

c, (§)

d, (S).

Câu 2: (6đ). Mỗi ý đúng 2đ:

a, A:\TRUONG\KHOI6\6A.DOC

b, Là thư mục TRUONG.

c, Có 2 thư mục con: KHOI6 và KHOI7.
Đề 2: (lớp 6B).


Câu 1: Điền đúng (§), sai (S) vào chỗ trống (…):


a, Hệ điều hành là phần mềm của máy tính (…).


b, Phần cứng điều khiển máy tính (…).


c, Tệp tin có thể chứa thư mục con (…).


d, Tên các tệp tin trong hai thư mục có thể giống nhau (…).


Câu 2: Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình sau:

                                                 [image: image21.emf]thcs


Khoi6
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khoi7


C:\




thcs

Khoi6

6a.doc

6B.doc

6c.doc

khoi7

C:\


a, Hãy viết đường dẫn tới tệp 6B?

b, Thư mục mẹ của thư mục KHOI6 là thư mục nào?

c, Thư mục THCS có những thư mục con nào?

Đáp án – Biểu điểm

Câu 1: (4đ). Mỗi ý đúng 1đ:

a, (§)

b, (S)

c, (S)

d, (§).

Câu 2: (6đ). Mỗi ý đúng 2đ:

a, C:\THCS\KHOI6\6A.DOC

b, Là thư mục THCS.

c, Có 2 thư mục con: KHOI6 và KHOI7.
4) Củng cố :- Nhắc lại các thao tác về th​ mục: Xóa, đổi, tạo mới
5) H​ớng dẫn về nhà :
- Ôn lại các nội dung đã học
- Tự học ở nhà

Tuần: 15


     
Tiết 29:
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Bài thực hành số 3:

Các thao tác với thư mục.
I. Mục tiêu bài giảng :

+ HS làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.

+ HS biết sử dụng cửa sổ My Computer để xem nội dung các kiến thức.

+ HS biết tạo thư mục mới, đổi tên, xoá thư mục đã có.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :


- Kết hợp trong giờ thực hành.

3) Nội dung bài mới : 


	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1

	- GV: sắp xếp HS ngồi vào máy tính.

       3 HS/ 1 máy

- HS khởi động máy tính theo hướng dẫn của GV.

- GV: hướng dẫn HS thực hành.

- HS thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của GV.

- HS tiến hành mở cửa sổ My Computer.

- Khi cửa sổ My Computer được mở ra cho thấy biểu tượng các ổ đĩa (A:, C:, D:) và thư mục bên trong.
	1. Sử dụng My Computer.
- Ta có thể sử dụng cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer để xem những gì có trong máy tính.

- My Computer hoặc Windows Explorer hiển thị các biểu tượng của ổ đĩa, thư mục và tệp trên các ổ đĩa đó.

- Để mở cửa sổ My Computer ta có thể nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình nền.

- Nháy chọn Folders trên thanh công cụ để cửa sổ hiển thị dưới dạng 2 ngăn, trong đó ngăn bên trái cho biết cấu trúc các ổ đĩa và thư mục

	* Hoạt động 2

	- GV: cho HS mở một ổ đĩa bất kì.

- HS: Nháy đúp vào ổ đĩa C: (hoặc D: )

- Nếu cửa sổ không đủ lớn để chứa hết nội dung thư mục, ta có thể kéo các thanh cuốn dọc hoặc thanh cuốn ngang để xem phần còn lại
	2. Xem nội dung đĩa.  

-Nháy chuột vào biểu tượng ổ đĩa cần xem.

- Trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ với nội dung thư mục gốc của ổ đĩa cần xem, bao gồm các tệp và các thư mục con.



	* Hoạt động 3

	- GV: Hãy mở một ổ đĩa bất kì và xem nội dung cacthư mục bên tong ổ đĩa đó.

- Nội dung của thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng, ta chọn biểu tượng [image: image22.png]


 trên thanh công cụ, ta có thể chọn các dnạg hiển thị khác nhau.

- HS: thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
	3. Xem nội dung thư mục.

- Nháy chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên phải.
- Nếu thư mục có chứa thư mục con, bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu +, nháy vào dấu này để hiển thị các thư mục con, lúc này dấu cộng sẽ chuyển thành dấu - 


4) Củng cố :

- Nhắc lại các nội dung chính đã học.

- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà :

- Ôn lại các nội dung đã học.
Tiết 30:
                                         Thứ       ngày    tháng     năm 2012

Bài thực hành số 3:

Các thao tác với thư mục. (tiếp)
I. Mục tiêu bài giảng :

+ HS làm quen với hệ thống quản lý tệp trong Windows XP.

+ HS biết sử dụng cửa sổ My Computer để xem nội dung các kiến thức.

+ HS biết tạo thư mục mới, đổi tên, xoá thư mục đã có.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy tính để thực hành.

+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :

- Kết hợp trong giờ thực hành.

3) Nội dung bài mới : 


	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	* Hoạt động 1

	- GV: Hãy mở một ổ đĩa bất kì và xem nội dung các thư mục bên tong ổ đĩa đó.

- Nội dung của thư mục có thể được hiển thị dưới dạng biểu tượng, ta chọn biểu tượng [image: image23.png]


 trên thanh công cụ, ta có thể chọn các dạng hiển thị khác nhau.

- HS: thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.
	1. Xem nội dung thư mục.

- Nháy chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên trái hoặc nháy đúp chuột vào tên của thư mục ở ngăn bên phải.
- Nếu thư mục có chứa thư mục con, bên cạnh biểu tượng thư mục trong ngăn bên trái có dấu +, nháy vào dấu này để hiển thị các thư mục con, lúc này dấu cộng sẽ chuyển thành dấu - 

	* Hoạt động 2

	- GV: Hướng dẫn HS cách tạo thư mục mới.

- HS: làm theo hướng dẫn của GV.

Chú ý: tên của thư mục dài tối đa 215 kí tự, kể cả dấu cách, không chứa các kí tự \  /  ?  :  * < >  “, không chứa dấu, không phân biệt chữ hoa, chữ thường.
	2. Tạo thư mục mới.

- B1: Mở cửa sổ thư mục sẽ chứa thư mục cần tạo.

- B2: Nháy chuột phải vào khoảng trống bên trong cửa sổ -> xuất hiện bảng chọn.

- B3: Chọn New -> xuất hiện bảng chọn dọc -> chọn Folder.

- B4: Nhập tên cho thư mục cần tạo -> ấn phím Enter trên bàn phím.

	* Hoạt động 3

	- GV: hướng dẫn HS các thao tác để đổi tên thư mục.

- Có thể thực hiện đổi tên theo cách sau:

( Nháy chuột vào tên thư mục cần đổi tên.

( Nháy chuột 1 lần nữa -> nhập tên mới -> ấn phím Enter.
	3. Đổi tên thư mục.

- Nháy chuột vào thư mục cần đổi tên.

- Nháy chuột phải -> xuất hiện bảng chọn -> Chọn Rename.

- Nhập tên mới cho thư mục.

- ấn phím Enter trên bàn phím.

	* Hoạt động 4

	- Thư mục sau khi bị xoá sẽ được đưa vào thùng rác Recycle Bin.

- GV: yêu cầu học sinh tự thực hành theo các nội dung trong phần tổng hợp (SGK - 60).
	4. Xoá thư mục.

- Nháy chuột vào thư mục cần xoá.

- Thực hiện 1 trong 2 cách sau:

* ấn phím Delete trên bàn phím.

* Nháy chuột phải -> chọn Delete.


4) Củng cố :

- Nhắc lại các nội dung chính đã học.

- HS thu dọn ghế và máy tính.
5) Hướng dẫn về nhà :   Ôn lại các nội dung đã học.
Tuần: 16





     
Tiết 31:                                                                       Thứ       ngày    tháng     năm 2012


     


Bài thực hành : các thao tác với tệp tin.

A - Mục tiêu:

Sau bài này giúp HS:


Biết sử dụng My Computer để xem nội dung một tệp tin trong máy tính.


Biết đổi tên tệp tin, xoá tệp tin, sao chép tệp tin vào thư mục khác.


Rèn luyện kĩ năng thực hành.

B - Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.

- Học sinh: chuẩn bị nội dung TH.
C - Hoạt động dạy học:

1 - Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

          2 – Kiểm tra bài cũ:


? Nêu cách sử dụng My Computer?


? Nêu các bước đổi tên thư mục? Xoá thư mục?
3 – Thực hành:

	Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.

Giáo viên: giới thiệu cách làm.

Học sinh: thực hành mở theo các bước.

Giáo viên: theo dõi, sửa sai.

Học sinh: đọc nội dung trong SGK.

? Nêu các bước đổi tên, xoá tệp tin?

Giáo viên: giới thiệu cho học sinh biết các bước.

Học sinh: thực hành các bước.

Giáo viên: nêu các lưu ý.

Học sinh: đọc nội dung trong SGK.

? Nêu các bước sao chép tệp tin?

Giáo viên: giới thiệu.

Học sinh: thực hành các bước.
	1, Khởi động My Computer:
+ Bước 1: nháy đúp biểu tượng My Computer (hiện cửa sổ My Computer.

+ Bước 2: chọn thư mục có chứa tệp tin. VD: thư mục My Documents.

2, Đổi tên tệp tin, xoá tệp tin:
Để đổi tên tệp tin:

+ Nháy chuột vào tên tệp tin cần đổi tên.

+ Nháy chuột vào tên têp tin một lần nữa.

+ Gõ tên mới, ấn Enter

* Lưu ý: (Sgk).

Để xoá tệp tin:

+ Nháy chuột để chọn tệp tin cần xoá.

+ Nhấn phím Delete.

* Lưu ý: (Sgk).

3, Sao chép tệp tin vào thư mục khác:

+ Chon tệp tin cần sao chép.

+ Trong bảng chọn Edit, chọn mục Copy.

+ Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp mới.

+ Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.


4-Củng cố dặn dò:

Giáo viên: khắc sâu lại các nội dung thực hành cần nhớ.
5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài theo Sgk.

- Chuẩn bị bài sau: Thực hành 4 (tiếp).

Tiết 32:                                                                       Thứ       ngày    tháng     năm 2012     
Bài thực hành 4: các thao tác với tệp tin (tiếp).

A - Mục tiêu:

Sau bài này giúp HS:


Biết di chuyển tệp tin sang thư mục mới.


Biết xem nội dung tệp và chạy chương trình.


Rèn luyện kĩ năng thực hành. 

B - Chuẩn bị:

- Giáo viên: giáo án, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa, phòng thực hành.

- Học sinh: chuẩn bị nội dung TH.
C - Hoạt động dạy học:

1 - Tổ chức : Kiểm tra sĩ số

          2– Kiểm tra bài cũ:
? Nêu các bước xem nội dung thư mục?

3 – Thực hành:

	Học sinh: đọc thông tin trong Sgk.

? Để di chuyển một têp tin, ta làm như thế nào? 

Giáo viên: giới thiệu cách làm.

Học sinh: thực hành theo các bước.

Giáo viên: theo dõi, sửa sai.

Giáo viên: cho học sinh lưu ý các thao tác đối với thư mục.

Học sinh: đọc nội dung trong SGK.

Giáo viên: giới thiệu cho học sinh biết cách xem nội dung tệp tin.

Học sinh: thực hành các bước.

Học sinh: đọc nội dung trong SGK.

Giáo viên: yêu cầu học sinh làm các bước tổng hợp.

Học sinh: thực hành các bước tổng hợp.
	4, Di chuyển tệp tin sang thư mục khác:
+ Chon tệp tin cần di chuyển.

+ Trong bảng chọn Edit, chọn mục Cut.

+ Chuyển đến thư mục sẽ chứa tệp mới.

+ Trong bảng chọn Edit, chọn mục Paste.

* Lưu ý: (Sgk)
5, Xem nội dung tệp và chạy chương trình:
+ Để xem nội dung các tệp, ta nháy đúp chuột vào tên hay biểu tượng của tệp đó. Chương trình thích hợp của tệp tin sẽ được khởi động và mở tệp tin đó.

+ Nếu tệp tin là một chương trình thi chương trình đó sẽ được khởi động.

6, Tổng hợp:

+ Tạo  2thư mục mới có tên là Album cua em và Ngoc Ha trong thư mục My Documents.

+ Mở một thư mục khác có chứa tệp tin. Sao chép tệp tin đó vào thư mục Album cua em.

+ Di chuyển tệp tin từ thư mục Album cua em sang thư mục Ngoc Ha.

+ Đổi tên tệp tin vừa được di chuyển vào thư mục Ngoc Ha sau đó xoá tệp tin đó.

+ Xoá cả 2 thư mục Album cua em và Ngoc Ha vừa tạo.


4-Củng cố dặn dò:

Giáo viên: khắc sâu lại các nội dung thực hành cần nhớ.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài theo Sgk.

- Chuẩn bị bài sau: Kiểm tra thực hành.

Tuần: 17 





     
Tiết 33:
                                                 Thứ       ngày    tháng     năm 2012


     
Kiểm tra thực hành.

I - Mục tiêu:

+ Đánh giá kết quả học tập của HS trong Chương III.

+ Kiểm tra kiến thức cơ bản của HS về hệ điều hành, các thao tác với hệ điều hành, các thao tác với tệp tin và thư mục.

+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV: Giáo án, đề kiểm tra, máy vi tính.

+ HS: Đồ dùng học tập, kiến thức cơ bản.

b. Cách thức tiến hành :

+ Làm bài thực hành trên máy tính.
III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 

2) KiÓm tra : 


Đề bài:


Đề 1: (lớp 6A)


1, Mở cửa sổ My Computer?


2, Mở thư mục My Documents?


3, Tạo hai thư mục mới với tên là Lop 6A và Lop 6A1?


4, Sao chép một tệp tin vào mục Lop 6A.


5, Sao chép tệp tin đó từ thư mục Lop 6A sang thư mục Lop 6A1 và đổi tên tệp tin vừa sao chép thành Tep moi?
Đề 2: (lớp 6B)


1, Mở cửa sổ My Computer?


2, Mở thư mục My Documents?


3, Tạo hai thư mục mới với tên là Lop 6B và Lop 6B1?


4, Sao chép một tệp tin vào mục Lop 6B.


5, Sao chép tệp tin đó từ thư mục Lop 6B sang thư mục Lop 6B1 và đổi tên tệp tin vừa sao chép thành Tep sao?
Đáp án – biểu điểm:


Mỗi ý đúng 2đ.


(Làm đúng, đủ yêu cầu của đề bài)

4 - Củng cố dặn dò:

Giáo viên: đánh giá, cho điểm.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Ôn tập các kiến thức đã học ở học kì I.

- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập.
………………………………………………………..
Tiết 34:

                                               Thứ       ngày    tháng     năm 2012

     
ôn tập.
I - Mục tiêu:

+ HS ôn lại các khái niệm về thông tin, các bộ phận của máy tính.

+ Nắm được các thao tác sử dụng chuột và bàn phím.

+ Thực hiện các thao tác với tệp tin và thư mục, có khả năng làm việc thành thạo với Windows.
+ Rèn tư duy sáng tạo, tính cẩn thận cho học sinh, từ đó giúp cho học sinh yêu thích môn học.

II. Phương tiện và cách thức :

a. Phương tiện thực hiện

+ GV:  SGK, Giáo án, tài liệu tham khảo, phòng máy.
+ HS: Đồ dùng học tập, SGK.

b. Cách thức tiến hành :

+ Lấy HS làm trung tâm.

+ Nêu vấn đề, gợi mở, diễn giảng và các phương pháp khác.

III. Tiến trình giờ dạy :

1) Ổn định tổ chức lớp : 
2) Kiểm tra bài cũ :

- Kết hợp trong giờ thực hành.
3) Nội dung bài mới : 


	Giáo viên: ra các câu hỏi để học sinh ôn tập.

Học sinh: Ôn tập lí thuyết theo các nội câu hỏi.

Học sinh: trả lời từng câu hỏi.

Giáo viên: Sửa sai, chốt lại nội dung từng câu.

Giáo viên: nêu các nội dung thực hành cần nhớ.

Học sinh: xem lại cách thực hành các nội dung.
	I. Lí thuyết:
Học sinh ôn tập theo các câu hỏi

1, Thông tin là gì? Lấy ví dụ?

2, Nêu các dạng thông tin cơ bản?

3, Máy tính có những khả năng to lớn nào? Máy tính có thể dùng vào những việc gì?

4, Cấu trúc chung của máy tính gồm những bộ phận nào? Kể tên một vài thiết bị của máy tính? Máy tính gồm mấy phần, là những phần nào? 

5, Thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng?

6, Nêu khái niệm, vai trò, nhiệm vụ của hệ điều hành máy tính?

7, Nêu khái niệm tệp tin, thư mục? Cách tổ chức thông tin trong máy tính?
II. Thực hành:         
1, Mở cửa sổ My Computer, ổ đĩa, thư mục.

2, Tạo mới, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá các thư mục, tệp tin


4-Củng cố dặn dò:

Giáo viên: khắc sâu lại các nội dung kiến thức lí thuyết, thực hành cần nhớ.
5. Hướng dẫn về nhà:

- Ôn tập toàn bộ kiến thực học kì I.

- Chuẩn bị bài sau: Kiểm tra học kì I.[image: image24.png]
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